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Quá trình truyền bá đạo Công giáo 
PhápNhìn từ những cuộc tiếp xúc  - Việt 

các thế kỉ XVII - XVIII 
 

Nguyễn Mạnh Dũng(*)

 
1. Tổng quan 
Trong nửa sau thế kỉ XVII, tổng số 19 

giáo sĩ của Hội Truyền giáo Nước ngoài 
Paris (La SociÐtÐ des Missions ÐtrangÌres 
de Paris, viết tắt là MEP) đã được cử sang 
truyền giáo ở Viễn Đông đều đưa vào Đại 
Việt. Trong thế kỉ XVIII, toàn bộ 72 giáo sĩ 
MEP được cử sang nước ngoài cũng được 
đưa đến Đại Việt. Sang thế kỉ XIX, MEP 
đưa 634 linh mục sang Việt Nam. Trong 8 
giáo khu (diocèses) của Việt Nam được 
Giáo hoàng chia năm 1850, MEP được 
phép "coi sóc" 6/8 giáo khu. 

Những số liệu thống kê nêu trên đã 
cho thấy quá trình thâm nhập, xác lập 
phạm vi hoạt động và từng bước tập 
trung hóa của MEP cũng như chính 
quyền Pháp từ giữa thế kỉ XVII đến cuối 
thế kỉ XIX. Trong suốt quá trình hình 
thành và thực tiễn hoạt động sau đó, Đại 
Việt (Việt Nam) là địa bàn hoạt động chủ 
yếu của MEP. Sự tiếp xúc đó trải qua một 
quá trình dài lâu, thăng trầm, hòa lẫn 
vinh quang và tủi nhục(1), nhưng là "sứ 
mệnh truyền giáo cao cả". 

Không phải các linh mục của MEP là 
những người đầu tiên truyền giáo ở nước 
ta. Trước họ, các dòng tu Công giáo lớn, 
nhỏ khác đã đặt chân đến lãnh thổ Việt 
Nam như Dòng Francisco(2) (Dòng Phan 
Sinh), Dòng Dominicain( 3 )  (Dòng 
Đa Minh), Dòng Jesuites(4) (Dòng Tên)... 
Song chỉ có điều duy nhất khác biệt là 
hiệu quả hoạt động của các dòng tu này 

sau khi MEP được thành lập. Thực tế cho 
thấy, sự lấn lướt và tuyệt đối truyền giáo 
theo Hiệp định Tordésillas năm 1494 đã 
ngăn cấm tất cả các giáo sĩ không thuộc 
phiên chế của Giáo hội Công giáo Bồ Đào 

Nha ở Đông ấn. Sự dung dưỡng của Giáo 
hội Công giáo La Mã đã khiến cho trong 
một thời gian dài, Bồ Đào Nha có bước 
nhảy vọt trong hai địa hạt truyền giáo và 
thương mại biển. Song "thời thế đã xoay 
vần", sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền hải 
thương Hà Lan, Anh Quốc,... với biểu 

tượng là các công ti Đông ấn hùng mạnh 
đã đe dọa trực tiếp đến vị thế kinh tế biển 
của người Bồ Đào Nha. Chính sự suy yếu 
kinh tế trên mọi phương diện nhanh 
chóng của Bồ Đào Nha là một trong 
những nguyên nhân căn bản tác động 
đến vị thế truyền giáo của họ ở xứ Đông 

ấn cũng như uy tín tại Tòa Thánh. Nói 
cách khác, hoạt động truyền giáo của 
người Bồ Đào Nha đã mất một trợ 
lực/điểm tựa tối quan trọng, báo hiệu quá 
trình suy tàn về địa vị ở Viễn Đông. 
Người Pháp, trong đó có vai trò rất quan 
trọng của "Louis Đại đế" (Louis XIV), 
Hồng y A.J.P.Richelieu, Thượng thư  
J.B.Colbert(5), F.Pallu cùng sự trợ giúp 
nhiệt thành của giáo sĩ Alexandre de 
Rhodes "người đã lập nên một học thuyết 
truyền giáo đặt cơ sở trên một cơ tầng 
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văn hóa bản địa, bằng việc sử dụng tiếng 
bản xứ cả trong lễ nghi lẫn trong việc 
thoát giải sự bó buộc về quyền bảo 
trợ"(6)..., đã kịp nắm lấy ngọn cờ, vận 
động Giáo hoàng thay chân người Bồ Đào 
Nha ở Viễn Đông.    

Theo tính toán của phía Pháp, các Đại 
diện Tông tòa (vicaires apostoliques) được 

cử sang Đông ấn với đích ngắm là Trung 
Quốc. Song định mệnh đã đưa những vị 
thừa sai này gắn bó sâu/bền với Việt Nam 
trên cở sở của những tiền đề điều kiện 
cho phép hiện tồn. 

Một yếu tố rất quan trọng để người 
Pháp được phép thay thế người Bồ Đào 
Nha quản hạt ở Viễn Đông, ngoài sự ủng 
hộ mạnh mẽ từ phía triều đình Paris, 
cũng cần phải thấy nỗ lực mở rộng, bành 
trướng đáng kể về hải thương, hay nói 
gọn lại là "yếu tố kinh tế". Công ti Đông 

ấn Pháp (La compagnie des Indes 
Orientales, viết tắt là CIO) được thành 
lập năm 1664 không nằm ngoài mục tiêu 
"tối cao" trên.         

2. MEP - quá trình xác lập ảnh 
hưởng ở Đại Việt 

A.de Rhodes đã có công rất lớn trong 
cuộc vận động Tòa Thánh La Mã trao 
quyền quản hạt các địa phận Viễn Đông 
cho Giáo hội Công giáo Pháp. Từ Ma Cao 
về Pháp năm 1653, A.de Rhodes bắt đầu 
quá trình vận động nhằm đưa Giáo hội 
Công giáo Pháp thay chân Bồ Đào Nha 
quyền bảo trợ ở Viễn Đông. Năm 1658, 
Giáo hoàng đã đồng ý cử 3 giáo sĩ Pháp 
làm Đại diện Tông toà ở Viễn Đông. Do 
biết sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ 
phía người Bồ Đào Nha, Giáo hoàng đã 
không quên chỉ thị cho các giám mục 
Pháp phải hết sức cẩn trọng, ứng phó 
khôn ngoan và mềm dẻo. F.Pallu (Giám 
mục Héliopolis, 1626 - 1684) và Lambert 
de la Motte (Giám mục Bérythe, 1624 - 
1679) đã phải đi đường bộ từ Pháp tới 

Đông Dương. Các sử gia nghiên cứu về 
"giáo sử" đánh giá rất cao sự kiện lịch sử 
này và họ coi đó là mốc đánh dấu sự hiện 
diện của người Pháp ở Viễn Đông(7).   

Ngay sau khi được Giáo hoàng phân 
định phạm vi quản hạt, những năm 1663 
- 1664, F.Pallu và Lambert de la Motte 
lên đường sang Viễn Đông. Kế hoạch vào 
Đàng Ngoài thất bại, năm 1665, F.Pallu 
đã phải cử thừa sai F.Deydier ra Bắc làm 
Cố chính điều hành việc đạo, còn tự mình 
về La Mã xin Giáo hoàng xác định quyền 
hành của giám mục Pháp đối với các giáo 
sĩ thừa sai thuộc các quốc tịch khác nhau.  

Sau khi nhận lời ủy thác của F.Pallu, 
Lambert de la Motte trở ra kinh lí Đàng 
Ngoài. Trước đó, năm 1664, để có thể 
thuận lợi vào Đàng Trong, Lambert de la 
Motte đã cử Chevreuil đi tiền trạm mang 
theo thư ủy nhiệm, tiền bạc và một thông 
ngôn người Nhật Bản đến Hải Phố (Faifo 
- Hội An) rồi lên Phú Xuân (Huế). Đi 
cùng đến Phố Hiến với Lambert de la 
Motte ra Đàng Ngoài có thừa sai Jacques 
de Bourges, và đã gặp được F.Deydier. 
Tháng 2/1670, Lambert triệu tập Công 
đồng Nam Định, lập khuôn phép Nhà 
Chúa (Maison de Dieu), sau được gọi là 
Nhà Chung, trong Địa phận Đàng Ngoài. 
Cùng năm, Lambert lập dòng tu nữ bản 
xứ có tên là Dòng Chị Em Mến Câu Rút 
(Les amantes de la Croix), sau được gọi là 
Dòng Mến Thánh Giá(8).  

Cho đến đầu thập niên 70 của thế kỉ 
XVII, Lambert cũng như những đại diện 
của mình vẫn chưa thể xác lập được địa 
vị vững chắc ở Đàng Trong(9). Trong khi 
đó, tại Đàng Ngoài, Lambert cũng như 
Pallu đang cố gắng tìm cách vào địa phận 
này như theo sự phân công từ trước. Lúc 
đó, chính quyền ở đây đang thi hành 
chính sách cấm đạo nghiêm ngặt, rất khó 
khăn để thâm nhập(10). Con đường tiến 
vào Đàng Ngoài từ Manille cũng bị các 
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giáo sĩ Pháp ở Philippine phản đối vì sự 
mâu thuẫn giữa người Tây Ban Nha với 
người Pháp; còn đường vào từ thượng Lào 
cũng bị nhà cầm quyền ở Siam không 
đồng ý vì lí do an ninh, chính trị.  

Năm 1669, có ba sự kiện quan trọng 
xảy ra ở Đàng Ngoài liên quan đến đời 
sống tôn giáo. Thứ nhất, chúa Trịnh ban 
hành những chỉ dụ cấm đạo, ra lệnh đốt 
phá nhà thờ, cấm các tàu thuyền ngoại 
quốc đến Thăng Long, các tàu bè ngoại 
quốc đều phải tập trung về Phố Hiến. 
Thứ hai, mâu thuẫn trong việc giải quyết 
người có quyền cai quản địa hạt truyền 
giáo ở Đàng Ngoài, cụ thể giữa Fuciti, đại 
diện của Giám mục Macao, với F.Deydier, 
đại diện của Giám mục Lambert de la 
Motte của MEP. Thứ ba, Lambert de la 
Motte chính thức ra Đàng Ngoài(11).  

Sau năm 1673, Giáo hoàng ban sắc 
lệnh khẳng định quyền quản hạt cao 
nhất và duy nhất của giám mục người 
Pháp như đại diện chính thức của Giáo 
hoàng thay thế người Bồ Đào Nha trên 
các vùng đất Phương Đông. Bên cạnh đó, 
cho đến cuối thế kỉ XVII, có lẽ chỉ còn lại 
vấn đề địa phận truyền giáo của giáo sĩ 
Dòng Tên theo sự phân công của thừa sai 
Pháp và Giáo hoàng. Từ năm 1678 cho 
đến trước khi Dòng Tên chính thức bị 
Giáo hoàng bãi bỏ năm 1773, các giáo sĩ 
Dòng Tên tiếp tục được truyền giáo ở Đại 
Việt nhưng dưới quyền hành của các thừa 
sai người Pháp. 

Kể từ thập niên 70 thế kỉ XVII, MEP 
bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Trong 25 
năm cuối của thế kỉ XIX, mỗi năm có hơn 

40 thừa sai MEP sang Châu á truyền 
giáo. Phạm vi hoạt động của Hội cũng mở 
rộng ở Siam, Bắc Kỳ, Nam Kỳ và một số 

vùng ở miền nam ấn Độ. Tòa Thánh liên 
tiếp giao phó cho Hội những vùng truyền 
giáo mới ở Triều Tiên, Nhật Bản... Dưới 

triều các Giáo hoàng Grégoire XVI, Leon 
XIII..., Hội Thừa sai mở thêm hơn 35 Tòa 
Khâm sứ Toà Thánh... Trong suốt thời kì 
này, các vị thừa sai hàng đầu đã tỏ cho 
thấy sự can đảm và nhiệt tâm truyền 
giáo: Giám mục Bonnard, Jean-Pierre 
Chopard, Jean-Marie Beurel, Pallegoix, 
Retord, Guillemin, Petitjean, Ridel,...  

ở một khía cạnh nào đó, không thể 
không nói đến sự can thiệp của MEP đối 
với các hoạt động của CIO. Nguyên tắc 
"bất thành văn" là CIO phải cung cấp tài 
chính cho các hoạt động của MEP ở Viễn 
Đông. Thực tế hoạt động đã cho thấy rõ 
mối quan hệ tương hỗ này. Theo đó, đối 
với cơ sở thương mại = thương điếm, các 
thương nhân người Anh có mặt ở Đàng 
Ngoài coi CIO là Công ti của các Cha cố 
(Compagnie de Pères). Trưởng thương 
điếm Anh W.Gyfford, năm 1672 ở Đàng 
Ngoài nhận xét: "Người Pháp có cơ sở ở 
đây nhưng chúng tôi không hiểu được 
rằng là dùng cho việc buôn bán hay nhằm 
mục đích truyền giáo".   

Đã không ít lần Giáo hoàng nhắc nhở 
các giáo sĩ về sự dính líu của họ, nhất là 
giáo sĩ Dòng Tên ở Nhật Bản đối với các 
hoạt động thương mại. Bản thân Pallu 
cũng phải thừa nhận việc buôn bán của 
các tu sĩ MEP đã "gây ra vô vàn sự lạm 
dụng ngày qua ngày càng tổn hại đến 
phẩm hạnh và sức mạnh của các thầy tu 
và đục khoét cùng làm cho toàn bộ ảnh 
hưởng tốt đẹp của các đoàn truyền giáo bị 
hư tổn"(12). 

"Ngay chính Thánh hội có nêu lên, rõ 
ràng là đôi khi và vì những lí do nghiêm 
trọng được phép dùng bức màn kinh 
doanh che phủ lên công cuộc truyền giáo 
Thánh kinh, và đứng ra đóng vai trò 
thương thuyết khi tạm thời làm như vậy, 
người ta giữ mình không vướng mắc vào 
đầu óc vụ lợi và điều đó phần lớn thời 
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gian dẫn tới hậu quả thiệt hại về vật chất 
nhiều hơn là một mối lợi thực sự"(13). 
"Tiền thu được như vậy [qua các hoạt 
động thương mại - TG] thật khó mà tin 
được và phải cho rằng cách thức cải trang 
thành lòng mộ đạo đó đã đem lại biết bao 
lợi ích cho Nhà Chung..."(14). "Chúng tôi 
phải giữ quan hệ với các "thầy tu" này 
một cách chặt chẽ nhất có thể được mà 
không phương hại gì đến quyền lợi của 
công ti [EIC - TG]; vì rằng họ có ảnh 
hưởng lớn trong dân chúng và đặc biệt 
với một trong các nhân viên thuế quan 
mà cương vị có thể giúp ích cho chúng tôi 
được"(15).   

3. CIO - một thế kỉ hoạt động 
thương mại ở Đại Việt 

"Từ khi nhà vua nắm quyền tài chính, 
ông đã phát động cuộc chiến tranh tiền 
bạc chống lại các nhà nước Châu Âu... 
Ông đã thành lập các công ti và cũng như 
các đạo quân, tấn công khắp nơi"(16).  

Nằm trong khuôn khổ của mục tiêu 
chung, dường như dù ở bất cứ đâu, CIO 
đều có "bổn phận tôn giáo". "Vì chúng ta 
coi sự thành lập những thuộc địa như đã 
hứa về mặt nguyên tắc vinh quang của 
Đức Chúa, bằng việc mang đến vùng xứ 
những người Anh Điêng và man dân 
những cái mà chúng ta phải làm để [họ] 
biết đến tôn giáo đích thực"(17). CIO có 
"nhiệm vụ đi thu nhận những linh hồn".  

Những liên hệ ngay từ đầu đã thể hiện 
toan tính của triều đình Paris lúc đó với 
"việc thành lập Công ti năm 1664 sau khi 
được triều đình cho phép, vậy là những 
người ở ngoài vương quốc kia, những giáo 
sĩ đã có trong tay mọi thứ, hưởng một 
cách công bằng sự tiến triển của Nhà vua 
theo khuynh hướng tập quyền tuyệt đối 
tôn giáo"(18). 

Xuất phát từ tư tưởng "trọng thương", 
trên cơ sở nền chính trị phát triển theo 

"khuynh hướng tập quyền" của Louis XIV 
hay J.B.Colbert, trong đường lối của 
mình đều nhấn mạnh đến "sự vinh quang 
của nước Pháp là sứ mệnh truyền giáo và 
lợi ích buôn bán". Cũng cần thấy sự 
chuyển biến mạnh mẽ ở Châu Âu cũng 
tác động đến khuynh hướng đối ngoại của 
Pháp. Trước J.B.Colbert, đường hướng 
mở rộng thương mại biển và bành trướng 
về kinh tế của Pháp đã hình thành từ 
thời A.J.P.Richelieu. Như nhiều học giả 
nhận xét, A.J.P.Richelieu là người "khai 
sinh ra một mô hình nước Pháp bành 
trướng ra hải ngoại". 

Cùng với Pondichéry (ở ấn Độ), các 
hoạt động thương mại của CIO ở Siam, 
Đại Việt... cũng có ý nghĩa quan trọng và 
nằm trong kế hoạch mở rộng thương mại 
của chính quyền Pháp. Đối với Đại Việt, 
quan hệ thương mại của CIO với Đại Việt 
nếu tính từ chuyến đi đầu tiên năm 1669 
đến năm 1769 vừa tròn 100 năm. Quá 
trình đó có thể tạm chia ra làm hai thời 
kì lớn: 1. Hoạt động thương mại của CIO 
với Đàng Ngoài từ năm 1669 đến năm 
1702; 2. CIO với Đàng Trong từ năm 
1702 đến năm 1769.  

Kết quả hoạt động thương mại của 
CIO ở Đại Việt là rất khiêm tốn. Theo 
nghiên cứu của F. Mantienne, số hàng 
hóa đem đến thị trường Đàng Ngoài của 
tàu buôn do CIO cử đến Tonquin (đến 
năm 1680) tập trung vào các mặt hàng 
chính(19): vũ khí và các mặt hàng chiến 
lược; dạ Châu Âu; đồng bạc réaux; hạt 

tiêu; vải bông ấn Độ; gỗ đàn hương. Các 
mặt hàng được Tonquin và Saint Joseph 
(đến năm 1682) nhập từ thị trường Đàng 
Ngoài phần lớn chỉ là những hàng mẫu 
như tơ lụa, xạ, vàng… Tuy vậy, sự giao 
thương đó chưa có chứng cứ và số liệu rõ 
ràng. Hơn nữa, các sản phẩm trên thường 
dùng làm quà biếu, hàng mẫu và hàng 
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tái xuất sang Trung Quốc. Do vậy, đối với 
CIO, Đàng Ngoài chỉ là nơi trung chuyển 
để chở tiếp sang Trung Quốc(20). Tình 
hình đó cũng không hề được cải thiện sau 
sự chuyển hướng của CIO vào Đàng 
Trong. Các kế hoạch liên tiếp từ thập 
niên 20 của thế kỉ XVIII, hay phái đoàn 
của Pierre Poivre cuối thập niên 40, các 
kế hoạch thâm nhập Đàng Ngoài, Poulo 
Condore, Tourane thập niên 50 (các năm 
1753, 1755) được đề ra, nhưng cuối cùng 
cũng không thực hiện được cho đến khi 
CIO chấm dứt giao thương với Đại Việt 
sau năm 1769(21). 

Nhìn chung, quan hệ thương mại của 

Pháp ở Đông ấn bị hạn chế bởi ba nhân 
tố: 1. Về thời gian; 2. Về mặt địa lí; 3. Về 
mặt số lượng hàng hóa giao thương(22). 
Thực tế cũng cho thấy, người Pháp hiểu 
biết về thị trường Đại Việt tương đối 
muộn hơn so với các nước Châu Âu khác, 
và bản thân họ không phải là các thương 
nhân có nhiều kinh nghiệm trên thương 
trường.  

Còn về toàn bộ hoạt động của CIO 
trong mối liên hệ với MEP, Cao Huy 
Thuần viết: "Không cạnh tranh nổi với 
người Anh trên địa hạt thương mại, nước 
Pháp hi vọng tìm thấy nơi việc bảo vệ các 
thừa sai một khí cụ để gây ảnh hưởng… 
Nếu đem so sánh việc trao đổi mậu dịch 
giữa Âu Châu và Trung Hoa, nước Pháp 
hoàn toàn yếu kém so với Anh, vậy mà uy 
thế của ta ở Trung Hoa nếu không nói là 
hơn thì cũng bằng uy thế của người Anh. 
Nước Pháp, nhờ dựa trên uy thế tôn giáo, 
chiếm được uy thế thiếu vắng trên địa hạt 
thương mại"(23).  

Mục tiêu của thương nhân Châu Âu 
trong thế kỉ XVII là "buôn bán kiếm lời" 
thì từ đầu thế kỉ XVIII, mặc dù nhu cầu 
hàng hóa vẫn được nhà cầm quyền Đại 
Việt chào mời nhưng thời thế và cục diện 
chính trị khu vực và thế giới đã có nhiều 

thay đổi. Người Phương Tây quan tâm 
nhiều hơn đến việc chiếm đất làm thuộc 
địa, phổ biến kiểu buôn bán des Indes 

aux Indes (từ ấn Độ quay vòng sang ấn 
Độ, kiểu buôn bán nội vùng, thu lời tại 
chỗ), đặt quan hệ thương mại chặt chẽ, 
hiệu quả hơn, với những kí kết buôn bán 
dứt khoát hơn(24). Quan hệ thương mại 
bước sang giai đoạn mới, giai đoạn 
thương mại - thực dân(25). 

4. Một vài nhận xét 

- Việt Nam là một điểm trên bản đồ 
tôn giáo các thế kỉ XVI - XVII, nằm trong 
"tam giác truyền giáo" ở các nước xứ 

Đông ấn (Viễn Đông) của giáo đoàn 
Phương Tây. Cho dù còn nhiều tranh 
luận về thời điểm du nhập của đạo Công 
giáo, song chắc chắn những mô tả của 
C.Borri, A.de.Rhodes, S.Baron... về Đại 
Việt thời đó được đánh giá là điểm đến an 
toàn và lí tưởng của các thương đoàn và 
giáo đoàn Phương Tây. Sự tác động của 
những dòng tu Công giáo nêu trên cho 
thấy mức độ ảnh hưởng tại các khu vực, 
địa vực, địa hạt và giáo phận khác nhau 

từ Đông Bắc á (các địa phận tại Trung 
Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên...), Đông 

Nam á (lục địa Việt Nam, Lào, Thái 
Lan...; hải đảo Philippine, Malaysia, 
Indonesia...). Thực tế lịch sử cho thấy, 
Việt Nam bị/được chi phối từ Tòa Giám 
mục Ma Cao, Malacca (cả hai đều thuộc 

Tổng Giám mục Goa - ấn Độ) và Manille 
(Philippine) trên tuyến truyền giáo ở xứ 

ấn. Do vậy, sau khi thâm nhập vào Viễn 
Đông, các hoạt động của MEP, nhất là 
giai đoạn đầu, luôn "gặp rắc rối" từ hai 
giáo phận do người Bồ Đào Nha khống 
chế từ trước đó(26). Mặt khác, không nên 
quên rằng ngay chính trên đất Đại Việt 
"các tín đồ người Việt theo Thiên Chúa 
sinh ra trong tam giác Đà Nẵng - Hội An 
- Quảng Nam; trong đó Quảng Nam từ 
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lâu được coi là hậu phương của Chúa 
Nguyễn..."(27), cũng như vai trò giáo phận 
của người Pháp ở Ayutthaya (Siam) đối 
với sự phát triển của họ ở Đại Việt (tam 
giác Đàng Ngoài - Ayutthaya - Đàng 
Trong) trên hai phương diện: chỗ dừng 
chân với các cơ sở truyền giáo ban đầu và 
cung cấp nguồn nhân lực cho các hoạt 
động truyền giáo ở Đại Việt các thế kỉ 
XVII - XVIII. Có thể thấy rõ hơn nhận 
định này bằng các sơ đồ dưới đây: 

- Theo những nhà sáng lập CIO, việc 
cần thiết thành lập một công ti thương 
mại là phương tiện nhằm/vì phát triển 
"niềm tin", bên cạnh nền ngoại thương 

đất nước. Công ti đó phải đi kèm/đi sau 
giáo sĩ, cũng như theo toan tính của nhà 
vua là "khuyếch trương niềm tin tôn 

giáo" ở Châu ¸.  

Sự yếu kém trong các hoạt động của 
CIO vì nhiều lí do như đã phân tích, song 
khi đề cập đến sự dính líu chặt chẽ của 
MEP với CIO ngoài lí do trên, chúng tôi 
cho rằng CIO không thể không cần đến 

sự hỗ trợ của MEP bởi: Thứ nhất: "Tam 
giác truyền giáo" đã gần như chi phối mọi 
hoạt động thương mại của các nước 
Phương Tây trên con đường "Đông tiến". 
Hoạt động của MEP chính là mở đường 
cho CIO tiến hành giao thương thuận lợi 
ở đây. Thứ hai: "Sức nặng của cuộc Phản 
Cải cách(29) có vẻ như đè nặng lên vai của 
các cơ sở thương mại của người Pháp ở 

Châu á, và đặc biệt trên bán đảo Đông 
Dương". Thành công của CIO thì hết sức 
hạn chế(30), trong khi đó hiệu quả của 
MEP, cho dù là tạm thời ở các thế kỉ 
XVII-XVIII, lại dần tăng cường và thực 
sự cần thiết cho Pháp từ thế kỉ XIX trở về 

sau(31). 

Có lẽ một mô hình "phương trình" lí 
tưởng mà F. Pallu vạch ra từ thời điểm đó 
đã cho thấy được gần như toàn bộ liên hệ 
của MEP và CIO(32): 

Hiểu biết thấu tỏ về các nước ¸ 
Đông = MEP = Thành công của CIO 
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Hơn nữa, nghiên cứu về những liên hệ 
của hai đối tượng này, F.Mantienne cho 
rằng "MEP đã cho ra đời một khái niệm 
có thể tạm gọi là "học thuyết của người 

Pháp ở các xứ ấn” (une doctrine franầaise 
dans les Indes); trong đó có sự "hòa trộn 
giữa sự vinh quang của vương triều, 
quyền quốc tế và tôn giáo"(33). 

- Khi đặt vấn đề về nguyên nhân xâm 
lược của thực dân Pháp ở Việt Nam, tùy 
vào từng thời kì, từng giai đoạn đều cho 
thấy tác động qua lại, ở nhiều mức độ, 
giữa chính trị và tôn giáo, giữa văn hóa 
bản địa với văn hóa ngoại lai. Đối với bản 
chất của Nhà nước Pháp, dường như 
trong suốt hai thế kỉ XVII-XVIII, "Tôn 
giáo, chính trị và thương mại từ đây đã 
liên kết với nhau"(34) của một nhà nước 

thế tục thực sự. Tính chất đó theo nhiều 
cách đánh giá và tùy từng thời điểm đã 
chi phối cách tư duy, chuyển biến và 
chiến lược của triều đình Pháp ở hải 
ngoại. "Hội Truyền giáo Hải ngoại được 
thành lập, và lịch sử của Hội này liên hệ 
mật thiết với lịch sử chiếm đóng thuộc 
địa của Pháp tại Việt Nam(35). "Truyền 
đạo Thiên Chúa.... Điều đó có liên quan gì 
đến chính sách thuộc địa không? Chẳng 
ai trả lời rằng không, trừ khi có định 
kiến..."(36). Tuy nhiên, để có thể nhìn 
nhận những sự kiện lịch sử thế kỉ XIX ở 
Việt Nam và Pháp, không thể tách biệt 
chúng với các chuyển biến chính trị - xã 
hội, văn hóa - tư tưởng ở hai nước vào 
những thập kỉ cuối thế kỉ XIX đặc biệt từ 
thập kỉ 20 thế kỉ XX về sau./. 
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